NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN CÔNG NGHỆ 7 

CHO HỌC SINH TỰ HỌC từ 2/3 – 14/3
I MỤC TIÊU

Giúp học sinh nắm một số kiến thức cơ bản về ngành chăn nuôi ở nước ta


Giúp học sinh có kiến thức chung về quy trình chăn nuôi khoa học


Giúp học sinh có khả năng chọn giống vật nuôi phù hợp với mục đích chăn nuôi 

Học sinh có kiến thức tổng hợp thực hiện tốt kỳ kiểm tra học kỳ II.

II NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC

1.Sự tiêu hóa thức ăn ở vật nuôi.

2. Phương pháp chọn lọc giống vật nuôi.

3. Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi

4. Chế biến, dự trữ thức ăn vật nuôi

III NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC

	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	NỘI DUNG CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG CỦA HỌC SINH

	Câu 1:Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như  thế nào? Cho biết vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi?

Câu 2: Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất để chọn giống vật nuôi? Quản lí tốt giống vật nuôi nhằm mục đích gì?

Câu 3.1. Khái niệm về bệnh:

Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh.

Câu 3.2. Nguyên nhân sinh ra bệnh:

 - Nguyên nhân bên trong: Di truyền.

    - Nguyên nhân bên ngoài: Môi trường sống của vật nuôi (cơ học, lí học, hóa học, sinh học).

Câu 3.3. Phòng trị bệnh cho vật nuôi:

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin.

- Vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc chu đáo cho vật nuôi.

- Khám và điều trị kịp thời khi vật nuôi bị bệnh.

- Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.

- Không bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.
Câu 4. Mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn:

1. Chế biến thức ăn:

    Tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều, dễ tiêu hóa, làm giảm bớt khối lượng, làm giảm độ thô cứng và khử bỏ các chất độc hại.

Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn:

1. Các phương pháp chế biến thức ăn:

   Có nhiều cách chế biến thức ăn vật nuôi như: cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang, hấp, nấu chín, đường hóa, kiềm hóa, ủ lên men và tạo thành thức ăn hỗn hợp.

2. Một số phương pháp dự trữ thức ăn:

   Thức ăn vật nuôi được dự trữ bằng phương pháp làm khô hoặc ủ xanh.

	NỘI DUNG 1

Câu 1: Thức ăn qua đường tiêu hóa của vật nuôi được biến đổi:

+ Nước    
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      Nước.

+ Pr«tªin  
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   AxÝt amin.

+ Lipit     
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 Glyxerin + axit béo

+ Gluxit   
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     § ường đơn.

+ Muối khoáng  
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  Ion khoáng

+ Vitamin          
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     Vitamin

- Các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

- Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

- Thức ăn cung cấp các chất d2 cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: Thịt, trứng, sữa. 

- Thức ăn còn cung cấp chất d2 cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

NỘI DUNG 2

Câu 2: Chọn lọc hàng loạt: Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước, và sức sản xuất của từng vật nuôi trong đàn để chọn ra những cá thể tốt nhất làm giống.

* Kiểm tra năng suất: Các vật nuôi được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện chuẩn, trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã định trước lựa những con tốt nhất giữ lại làm giống.

* Quản lí tốt giống vật nuôi nhằm mục đích: Giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi
NỘI DUNG 3.1
- GV: 

+ Chiếu 1 số hình ảnh về vật nuôi bị bệnh

+ Yêu cầu HS quan sát, suy nghĩ, liên hệ và trả lời cá nhân một số câu hỏi sau:
. Theo em vật nuôi bị bệnh khi nào? Cho ví dụ?

. Khi vật nuôi bị bệnh có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe vật nuôi và năng suất chăn nuôi?

- HS: Quan sát, suy nghĩ độc lập, liên hệ thực tiễn

=> GV mời từng HS trả lời, nhận xét, chốt ý

- Tổ chức hoạt động nhóm

NỘI DUNG 3.2
. Chiếu sơ đồ 14. Thảo luận

. Hoàn thành các nội dung sau:

N1,2: Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi?

N3,4: Cho ví dụ về nguyên nhân bên ngoài đã gây ra bệnh ở vật nuôi?

N5,6: Các bệnh do yếu tố sinh học gây ra được chia làm mấy loại? Cho ví dụ?

NỘI DUNG 3.3
Chiếu 1 số hình ảnh về các biện pháp phòng trị dịch bệnh cho vật nuôi.

+ Các đội lên bảng tiếp sức ghi lại các biện pháp phòng dịch bệnh cho vật nuôi (trong vòng 2 phút).

+ Chia 2 nhóm, mỗi nhóm cử 5 em tham gia

- HS: 

+ Cử 5 em tham gia đội chơi

+ Quan sát máy chiếu

+ Tham gia chơi và cổ vũ

- Đánh giá: 

+ GV hướng dẫn HS sửa sai, nhận xét, chốt ý.

+ Tổng kết

=> Liên hệ: GV hỏi, học sinh trả lời cá nhân

- Khám và điều trị kịp thời khi vật nuôi bị bệnh có lợi ích gì?

 - Vì sao phải cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe?

- Vì sao không nên bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm?

-> Hiện nay, đang có dịch heo tai xanh, lỡ mồm long móng, 

Theo em, chúng ta phải làm gì?
NỘI DUNG 4
- Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đọc to mục I và cho biết:

+ Tại sao phải chế biến thức ăn?

+ Cho một số ví dụ nếu không chế biến thức ăn vật nuôi sẽ không ăn được.

+ Chế biến thức ăn nhằm mục đích gì?

+ Cho ví dụ khi chế biến sẽ làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng.

+ Cho ví dụ khi chế biến thức ăn sẽ làm giảm khối lượng, giảm độ thô cứng.

+ Ví dụ về việc chế biến sẽ khử bỏ chất độc hại.

-  Giáo viên nêu: có nhiều phương pháp chế biến thức ăn khác nhau nhưng thường ứng dụng các kiến thức về vật lí, hóa học, vi sinh vật để chế biến.

+ Thức ăn vật nuôi được chế biến bằng phương pháp vật lí biểu thị trên các hình nào?

+ Bằng phương pháp hóa học biểu thị trên các hình nào?

+ Bằng phương pháp vi sinh vật biểu thị trên các hình nào?

+ Vậy hình 5 biểu thị phương pháp nào?

-  Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đọc phần kết luận trong SGK và cho biết:

+ Có mấy phương pháp chế biến thức ăn?

+ Có mấy phương pháp dự trữ thức ăn?

+ Thức ăn nào được dự trữ bằng phương pháp ủ xanh?

+ Thức ăn nào được dự trữ bằng phương pháp làm khô?

  Giáo viên yêu cầu nhóm thảo luận điền vào chổ trống.


	Học sinh (Hs) chia nhóm, chọn nhóm trưởng, phân công nhiệm vụ làm việc nhóm

HS làm việc nhóm xác định các loại thức ăn d cho vật nuôi
HS lên ghi lại kết quả trên bảng tương tác

Hs quan sát và ghi nhớ các đặc điểm chính dễ nhận biết các giống vật nuôi
Hs ghi tên và các đặc điểm điển hình trên active board
Hs quan sát cùng nhau thực hiện bài tập minh họa
Hs làm bài tập minh họa

Hs quan sát thật kỹ, rồi phân tích, nhận xét nêu trạng thái vật nuôi bệnh
Hs thực hiện rồi trình bày lần lượt theo kiến thức tổng hợp
Hs thảo luận nhóm các nguyên nhân gây bệnh rồi trình bày theo yêu cầu của Gv
Hs ghi bài
Hs tìm hiểu qua SGK, Internet nêu ra các biện pháp phòng bệnh
Hs đọc và phân tích sơ đồ nêu các tiêu chuẩn cho chuồn nuôi hợp vệ sinh
Hs đọc SGK trả lời câu hỏi điều kiện để xây dựng chuổng nuôi hợp vệ sinh

( Vì một số thức ăn nếu không chế biến vật nuôi sẽ không ăn được.

( Học sinh suy nghĩ cho ví dụ (đậu tương, cám..).

( Nhằm mục đích: làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều, dễ tiêu hóa, làm giảm bớt khối lượng, làm giảm độ thô cứng và khử bỏ các chất độc hại.

( Ví dụ: thức ăn chứa nhiều tinh bột đem ủ với men rượu, vẩy nước muối vào rơm, rạ cho trâu bò hay ủ chua các loại rau,…

( Ví dụ: băm, thái, cắt rau xanh, xay nghiền hạt.

( Ví dụ: rang, hấp đậu tương,.

( Phải dự trữ để khi nào cần thì có dùng ngay.

( Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.

( Học sinh suy nghĩ , cho ví dụ

_ Học sinh ghi bài.




